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I-  Lịch sử hoạt động của Công ty

I.1 Những sự kiện quan trọng:

Công ty là Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 981/QĐ-BXD ngày 22 tháng 06 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển từ bộ phận doanh nghiệp Nhà nước là Xí nghiệp Sông Đà 6.04 thuộc Công ty Sông Đà 6 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04, Công ty hoạt động theo luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101541220, do Sở Kế hoạch và Đầu tư  thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 4 ngày 21 tháng 09 năm 2010. 

Vốn điều lệ của Công ty là: 20.000.000.000, VNĐ  ( Hai mươi tỷ đồng ).

Trong đó:      + Vốn Nhà nước chiếm 41,40  % tương đương là:  8.280.000.000, đ


                  + Cổ đông đóng góp là 58,60 % tương đương là: 11.720.000.000, đ

Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

I.2 Quá trình phát triển:

· Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất - kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực:
+ Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở, giao thông, cầu đường bến cảng và xây dựng khác.

+ Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước.

+ Sản xuất, kinh doanh xi măng, vận tải.

+ Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

+ Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân. 

Bổ sung theo giấy phép kinh doanh mới:

+ Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không6bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).

+ Kinh doanh dịch vụ bất động sản.

+ Xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, thiết bị cơ khí, cơ giới và công nghệ xây dựng.

·  Đầu tư tài chính vào các Công ty con, Công ty liên kết:

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc thu hẹp hoặc mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

I.3 Mục tiêu kinh doanh và chiến lược thực hiện:
a - Mục tiêu kinh doanh từ nay đến năm 2011:
  - Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một trong những Công ty thành viên mạnh của Công ty cổ phần Sông Đà 6, duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng thủy điện, thủy lợi.

- Tham gia liên doanh, liên kết góp vốn đầu tư vào các dự án do Công ty và Tập đoàn Sông Đà thỏa thuận góp vốn đầu tư.

- Đầu tư mua mới các công nghệ tiên tiến để theo kịp trình độ xây dựng của các nước trong khu vực.

- Phát triển xây dựng và kinh doanh nhà, và khu đô thị mới.

- Công tác đổi mới doanh nghiệp: Xây dựng quy chế quản lý để Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả.

- Hoàn thành đúng tiến độ các công trình thủy điện đã ký hợp đồng với Tổng thầu, chủ đầu tư.

- Khai thác tốt các tài sản, thiết bị nguồn vốn hiện có của Công ty.

- Tiếp tục tìm kiếm thị trường, ký hợp đồng xây dựng cho các năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có tích luỹ vốn.

- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của CBCNV. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc văn hóa Sông Đà.

- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân năm: 15-20%    

- Cổ tức trả các cổ đông hàng năm đạt từ 15% trở lên.                                                                                                                                                                                                          

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật giỏi về chuyên môn nghiệp vụ thích ứng với nền kinh tế thị trường.

- Tuyển dụng, đào tạo lực lượng công nhân có tay nghề cao, đáp ứng thi công các công trình đạt chất lượng cao, đúng tiến độ.

* Mô hình tổ chức sản xuất của Công ty như sau:

Mô hình tổ chức của Công ty












b - Chiến lược thực hiện:
* Giải pháp về lao động.

- Xây dựng và phát triển nguồn lao động của đơn vị: Đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có biện pháp phòng ngừa khi thiếu việc làm. Xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, một đội ngũ công nhân có tay nghề vững, lao động đạt hiệu quả cao, chất lượng sản phẩm tốt.

- Rà soát lại trình độ tay nghề của công nhân để đề ra kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

* Giải pháp về đầu tư.

Thực hiện đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị của Công ty cho các lĩnh vực thi công như: Hệ thống trạm trộn bê tông, xe vận chuyển, máy xúc và cần trục tháp.

* Giải pháp về kỹ thuật.

- Thường xuyên phổ biến, giám sát việc thực hiện quy trình quy phạm trong thi công và giám sát chặt chẽ chất lượng công trình.

- Thực hiện việc lập hồ sơ thi công phù hợp với thực tế sản xuất và trình độ thi công của đơn vị bảo đảm tiết kiệm tối đa trong sản xuất.

- Không ngừng tìm hiểu và ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng, đầu tư để sản phẩm của Công ty đạt chất lượng tốt và giá thành hạ có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

* Giải pháp về tổ chức sản xuất.

 - Phát huy nội lực, giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh cho từng tập thể (Đội sản xuất).

- Xây dựng và khoán chi phí cho các chủ công trình, đội sản xuất, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, thi công đạt chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí.

* Giải pháp về kế hoạch.

- Quan tâm hơn trong công tác kế hoạch, đảm bảo công tác kế hoạch được sát thực với năng lực sản xuất của đơn vị, tăng cường và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch, đánh giá các chỉ tiêu một cách cụ thể chính xác, trên cơ sở đó đúc rút những mặt còn hạn chế để khắc phục, phát huy những mặt đã đạt được để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

* Giải pháp về kinh tế - tài chính.

- Thực hiện tốt việc hạch toán kinh doanh, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo chủ yếu cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, phát huy nội lực, chống lãng phí trong sản xuất và quản lý, chống quan liêu, tham nhũng.

- Xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá nội bộ phù hợp với năng lực hiện có của đơn vị, trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật của Nhà nước và phù hợp với biện pháp, công nghệ sản xuất, đảm bảo hạ giá thành công trình nhưng vẫn đạt chất lượng cao.

- Đề nghị kịp thời với Chủ đầu tư bổ sung các chi phí đặc thù vượt so với định mức, dự toán tại các công trình Công ty tham gia thi công.

- Xây dựng, tiêu chuẩn hoá các hình thức khoán đội, đầu xe máy thiết bị theo đúng quy định của Công ty trong công tác xây dựng và quản lý định mức nội bộ, phù hợp với điều kiện thực tế thi công. 

- Đảm bảo đủ vốn, kịp thời để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác thu vốn, thu hồi công nợ.

* Giải pháp về thị trường.

- Từ nay đến năm 2011 thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình được giao như: thuỷ điện Sơn La, thủy điện Huội Quảng, thuỷ điện Nậm Chiến, thuỷ điện Lai Châu...

- Góp vốn liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng để đầu tư xây dựng và khai thác các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và thu nhập của CBCNV.

* Công tác Quản lý vật tư, cơ giới.

- Ban hành kịp thời định mức sử dụng vật tư đối với từng công trình, đảm bảo định mức sát thực.

- Thường xuyên chủ động cân đối vật tư theo kế hoạch SXKD, đảm bảo cung ứng phục vụ sản xuất, hạn chế ở mức thấp nhất các vật tư ứ đọng tồn kho. 

- Thường xuyên cân đối lực lượng xe máy thiết bị, điều động xe máy thiết bị giữa các công trình, các dây chuyền một cách hợp lý, đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động có hiệu quả.

- Việc sửa chữa xe máy phải giải quyết nhanh, kịp thời, dứt điểm, tránh tình trạng kéo dài thời gian sửa chữa gây ảnh hưởng đến sản xuất. Đảm bảo giám sát chất lượng của công tác sửa chữa. Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo máy hoạt động tốt, phát huy được năng suất của máy.

- Có chế độ khuyến khích, động viên đối với xe máy trưởng và công nhân vận hành để cho người thợ gắn bó và quan tâm hơn trong quản lý máy móc thiết bị. 

* Giải pháp về lao động và tiền lương.

- Tìm kiếm, giải quyết việc làm, thực hiện từng bước tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Phấn đấu nâng mức lương bình quân 4,384 triệu đồng/người/tháng năm 2010 lên hơn 5 triệu đồng/người/tháng vào năm 2011.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định hiện hành như: đóng BHXH, BHYT, BHTN ... cho người lao động.

- Không ngừng cải thiện điều kiện sống và làm việc cho CBCNV trong Công ty.

* Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống ở các công trường. Phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên Ban chấp hành, các đoàn thể trong việc triển khai nghị quyết của Đảng ủy Công ty được kịp thời.

- Đề ra Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng tháng, quý, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như công tác thu vốn, công tác an toàn lao động, công tác thực hiện tiến độ các mục tiêu công trình …vv.

- Chỉ đạo các đoàn thể hoạt động tích cực, xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động sản xuất, có chế độ khuyến khích đối với những cán bộ công nhân viên tích cực và giải quyết các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước cũng như của Tập đoàn Sông Đà. 

* Công tác đời sống lao động và phong trào thi đua.

- Thường xuyên chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện sống ổn định cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động: Khám sức khoẻ định kỳ (hàng năm) ; Đóng BHXH, BHYT, BHTN; Nâng bậc lương, nâng bậc thợ, chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu, nghỉ mất sức ... theo đúng các chế độ hiện hành. 

- Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng cho những người có thành tích cao trong lao động. Duy trì và thường xuyên tổ chức các phong trào, đoàn thể.
- Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, thực hiện nghiêm túc công tác an toàn và bảo hộ lao động, phấn đấu không để xẩy ra tai nạn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách như: Thương binh liệt sỹ, tai nạn lao động, và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt cuộc vận động: “ Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho CBCNV trong ngành Xây dựng” do Bộ trưởng Bộ xây dựng và Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam phát động.

- Quan tâm đến con em của CBCNV, tùy theo điều kiện có thể xây dựng các trường lớp tại các công trường lớn cho con em CBCNV, tạo điều kiện cho CBCNV yên tâm công tác.

II- Báo cáo của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 báo cáo công tác quản lý, kinh doanh và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 như sau:
II.1 Đặc điểm tình hình.
- Tình hình kinh tế trong nước do lạm phát tăng cao, giá cả các vật tư như xi măng, sắt thép… biến động lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người lao động.

- Tổng dự toán các dự án thuỷ điện Sơn La, Huội Quảng chưa được duyệt nên đơn giá thanh toán là đơn giá tạm tính, giá trị giữ lại trên phiếu giá và giá trị chênh lệch giá vật liệu chưa thanh toán lớn đã ảnh hưởng đến SXKD của Công ty.

- Thị trường chứng khoán sụt giảm, việc đầu tư tài chính không thu được lợi nhuận như mong muốn dẫn đến khó khăn trong nguồn vốn thi công. 


Tuy nhiên được sự giúp đỡ, chỉ đạo của Công ty, cùng với sự nỗ lực và cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và toàn thể CBCNV trong toàn Công ty nên đã vượt qua khó khăn, để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2010 đã đề ra.

II.2 Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
1/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.
	Stt
	Các chỉ tiêu
	§vt
	Năm 2010

	
	
	
	KH
	TH
	%HT

	A
	Kế hoạch SXKD
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng giá trị SXKD
	103đ
	156.713.074
	142.962.258
	91%

	1
	Giá trị sản l​ượng xây lắp
	103đ
	156.713.074
	141.273.108
	91%

	2
	SXKD khác
	103đ
	
	1.689.150
	

	II
	Tổng doanh thu
	103đ
	130.071.851
	100.644.342
	77%

	III
	Lao động và tiền l​ương
	 
	 
	 
	

	1
	CBCNV đến cuối kỳ
	Ng​­êi
	430
	406
	94%

	2
	Tổng số CBCNV bình quân
	Ng​­êi
	330
	355
	107%

	3
	Thu nhập ng​ười/tháng
	103đ
	4.100
	4.384
	106%

	IV
	Các khoản nộp Nhà n​ước
	103đ
	8.844.702
	7.264.699
	82,1%

	V
	Khấu hao tài sản cố định
	103đ
	6.586.686
	5.175.287
	79%

	VI
	Lợi nhuận trư​ớc thuế
	103đ
	8.705.029
	4.877.976
	56%

	B
	Kế hoạch đầu t​ư
	103đ
	16.200.000
	2.035.600
	13%

	1
	Đầu t​ư thiết bị
	103đ
	16.200.000
	2.035.600
	13%

	2
	Đầu tư tài chính
	103đ
	
	
	0,0%

	3
	Đầu tư bất động sản
	103đ
	
	
	0,0%

	C
	Tỷ lệ cổ tức
	%
	15%
	15%
	100%


2/ Thay đổi thành viên.
*Ngày 16 tháng 04 năm 2010, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định:

- Bầu cử ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Hùng.
- Bầu cử ông Nguyễn Văn Trung giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát thay thế ông Bùi Đình Đông.
- Bầu cử ông Nguyễn Như Thuật giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát thay thế bà Đỗ Bích Hà.

*Ngày 22 tháng 07 năm 2010, Nghị quyết của Hội đồng quản trị quyết nghị:

- Ông Nguyễn Văn Tùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị để giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Hoàng Trọng Kỷ thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Phạm Quang Huy thôi giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành và được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành.
3/ Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2010.

- Chỉ tiêu về sản lượng đạt 91% so với kế hoạch đề ra.


- Chỉ tiêu về lợi nhuận đạt 56% so với kế hoạch đề ra.


- Các khoản nộp NSNN đạt 82,1% so với kế hoạch đề ra.


- Thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt, đạt 107% so với kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu đầu tư không đạt kế hoạch (thực hiện 13% kế hoạch) lý do: 
+ Tại công trình thuỷ điện Huội Quảng: Công việc triển khai thi công phụ thuộc nhiều vào việc các đơn vị bạn bàn giao mặt bằng. Do các đơn vị bàn giao mặt bằng chậm nên đơn vị cũng chậm tiến hành thi công.

+ Tại công trình thuỷ điện Nậm Chiến: Công ty phải ngừng thi công 02 tháng do thiếu kim phun, phải chờ nhập khẩu nên không thi công được, gây ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị.
- Công ty tham gia thi công ở nhiều địa bàn khác nhau nên đòi hỏi năng lực quản lý, điều hành của bộ máy lãnh đạo Công ty cần phải được chú trọng hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu.

II.3 Công tác quản lý của HĐQT.
1/ Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với các công việc chủ yếu sau đây:

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm, xây dựng định hướng phát triển SXKD 5 năm
- Quyết định việc đầu tư tài chính và đầu tư nâng cao năng lực thi công đúng thẩm quyền, kịp thời, có chọn lọc, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao trong lĩnh vực đầu tư.

- Quyết định về công tác tổ chức và cán bộ: Điều chỉnh thay đổi một số người đại diện phần vốn của Công ty.
 - Hàng quý HĐQT xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD và giao kế hoạch trong quý.

- Xây dựng quy chế công bố thông tin và chỉ đạo Giám đốc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và Luật chứng khoán.

- Hệ thống các văn bản quy chế quản lý nội bộ Công ty đã ban hành đầy đủ, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Cơ chế quản lý nội bộ phù hợp với quy luật kinh tế đã tạo được tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, HĐQT và bộ máy điều hành đã tuân thủ đầy đủ các chế độ, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về các loại thuế, quản lý chất lượng sản phẩm công trình xây dựng; quản lý lao động theo quy định của Pháp luật lao động, phát hành cổ phiếu theo quy định của Pháp luật, luật chứng khoán ..vv..

- Bộ máy quản lý và điều hành Công ty năng động trong SXKD, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao; có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, đấu tranh thẳng thắn vì mục tiêu phát triển đơn vị, có uy tín đối với Chủ đầu tư, đối với tập thể người lao động và đối với khách hàng.

- Một số tồn tại: Hầu hết các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác, hoạt động xa trụ sở Công ty nên một số công việc của HĐQT giải quyết chưa kịp thời. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số thành viên HĐQT còn chưa cao.

II.4 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2010.
( Số liệu đã được kiểm toán độc lập)

	Stt
	Các chỉ tiêu
	§vt
	Thực hiện

	1
	Tổng tài sản
	103đ
	125.440.822

	2
	Nợ phải thu
	103đ
	25.785.712

	3
	Nợ phải trả
	103đ
	76.599.678

	4
	Nợ ngắn hạn
	103đ
	70.999.678

	5
	Nợ dài hạn 
	103đ
	5.600.000

	6
	Vốn chủ sở hữu
	103đ
	48.841.144

	-
	Vốn điều lệ
	103đ
	20.000.000

	-
	Vốn khác
	103đ
	500.000

	-
	Thặng dư vốn cổ phần
	103đ
	17.457.045

	-
	Các quỹ
	103đ
	7.225.617

	-
	Lợi nhuận sau thuế
	103đ
	3.658.482

	+
	LNST / Doanh thu 
	%
	3,65%

	+
	Lợi nhuận ST/ Vốn CSH
	%
	7,49%


II.5 Phân phối lợi nhuận năm 2010.




§vt: 103,®
	TT
	Nội dung
	Phân phối lợi nhuận năm 2010

	
	
	Đơn vị tính (1.000đ)
	Ghi chú

	1
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	4.877.976
	

	2
	Thuế thu nhập DN (25%)
	1.219.494
	

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	3.658.482
	

	4
	Pân phối lợi nhuận
	
	

	-
	Trích lập quỹ dự phòng TC
	65.848
	

	-
	Trích lập quỹ đầu t​ư
	329.241
	

	-
	Trích lập quỹ khen thưởng
	131.696
	

	
	Trích lập quỹ phúc lợi
	131.696
	

	-
	Tỷ lệ chia cổ tức
	15%
	

	-
	Số tiền chia cổ tức 15%
	3.000.000
	


II.6 Kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới.



Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định để đảm bảo các hoạt động của Công ty.


Thi công dự án thuỷ điện Huội Quảng, thuỷ điện Nậm Chiến, thuỷ điện Lai Châu.

Chăm lo hơn nữa đời sống người lao động, đảm bảo tốt điều kiện làm việc, phát triển đội ngũ công nhân lành nghề cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

III- Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

· Khả năng sinh lời:

+ Tỷ suất sinh lời của doanh thu = Lãi / Doanh thu = 3.658.482.124 ® / 100.644.342.000 ® = 3,63 %

ý nghĩa: 01 đồng doanh thu của Công ty tạo ra được 0,0363 đồng lợi nhuận ròng.

+ Tỷ suất sinh lời của tài sản = Lãi ròng / Tài sản = 3.658.482.124 ®/ 125.440.822.937 ®= 2,91%

ý nghĩa: 01 đồng tài sản nói chung của Công ty tạo ra được 0,0291 đồng lợi nhuận ròng

+ Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu: Lãi ròng / Vốn điều lệ bình quân = 3.658.482.124 ®/  20.000.000.000 ®  = 18,29%

ý nghĩa: 01 đồng vốn chủ sở hữu của Công ty tạo ra 0,1829 đồng lợi nhuận.

- Khả năng thanh toán tổng quát: 1,64
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,41
- Khả năng thanh toán nhanh:      0,15
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010:




Tổng tài sản: 




  125.440.822.937 đồng


Trong đó:  
+ Tài sản lưu động: 


  
  100.159.942.763 đồng



       
+ Tài sản cố định và đầu tư dài hạn:
    25.280.880.174 đồng

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu thường: 2.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  2.000.000 cổ phiếu

- Cổ tức năm 2010 chi trả bằng tiền là: 15%năm

2. Những tiến bộ đã đạt được.

- Công ty đã sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức và bố trí lao động cho Công ty và các đội SX trực thuộc đảm bảo chủ động trong sản xuất kinh doanh. 

- Hàng năm Công ty thực hiện ký hợp đồng giao khoán giữa Đội trưởng đội SX trực thuộc với Giám đốc Công ty và quyết toán tình hình thực hiện hợp đồng giao khoán năm trước.

- Xây dựng và ban hành các định mức nội bộ, tiêu hao vât tư, nhiên liệu, tiền lương phù hợp từng công trình nhằm quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí. 

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

a/ Các căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2011 và từ nay đến năm 2012.

- Sản lượng xây lắp được xây dựng trên cơ sở các hợp đồng đã ký với Tổng công ty Sông Đà, Công ty CP Sông Đà 6 và các Chủ đầu tư:

+ Hợp đồng thi công Sơn La
+ Hợp đồng thi công Huội Quảng
+ Hợp đồng thi công Nậm Chiến

+ Hợp đồng thi công Lai Châu


+ Các công trình do Tập đoàn Sông Đà làm Chủ đầu tư hoặc tổng thầu thi công. 

- Lợi nhuận được xây dựng trên cơ sở định mức đơn giá nội bộ đã được phê duyệt so với đầu thu. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính trên cơ sở góp vốn điều lệ ở Công ty mẹ, Công ty liên kết. 

- Khấu hao TSCĐ được trích trên cơ sở Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ tài chính.

- Đầu tư được xây dựng trên cơ sở:

 
+ Nâng cao năng lực thiết bị thi công đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt 

 - Kế hoạch của Công ty được xây dựng theo định hướng phát triển của Công ty phù hợp với tình hình phát triển chung của thị trường cũng như của Cơ quan Công ty, và các đơn vị trong ngành.

b/ Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011.
	STT
	Các chỉ tiêu
	§VT
	Năm 2011

	
	
	
	Kế hoạch

Năm 2011
	Tốc độ tăng trưởng so với năm 2010

	I
	Tổng giá trị SXKD
	103đ
	233.259.699
	163%

	1
	Giá trị sản l​ượng xây lắp
	103đ
	206.865.358
	

	2
	Giá trị SX công nghiệp
	103đ
	26.394.340
	

	II
	Tổng doanh thu
	103đ
	193.089.761
	192%

	III
	Lao động và tiền l​ương
	 
	 
	 

	1
	Tổng số CBCNV bình quân
	Ng​­êi
	516
	 145%

	2
	Thu nhập ng​ười/tháng
	103đ
	5.219
	119 %

	IV
	Các khoản Nộp nhà n​ước
	103đ
	14.072.971
	193%

	V
	Khấu hao tài sản cố định
	103đ
	6.797.696
	131%

	VI
	Lợi nhuận trư​ớc thuế
	103đ
	14.181.328
	291 %

	VII
	Tỷ lệ cổ tức
	%
	Từ 15% đến 17%


c/ Một số giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011.

Mục tiêu phát triển một cách vững chắc, toàn diện, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011, Ban lãnh đạo Công ty đưa ra và tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp chính như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Kiểm điểm công tác thực hiện hợp đồng thuê cán bộ quản lý và điều hành.

- Thường xuyên giám sát, kiểm soát về mặt kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và công tác quản lý của các đội thông qua các phòng ban chức năng.

2. Giải pháp về tổ chức, quản lý sản xuất:

- Tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong công việc.

- Tiến hành tháo dỡ, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị thi công.

- Công ty thương thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế để tìm kiếm đảm bảo việc làm ổn định cho CBCNV, trực tiếp tham gia lập đơn giá, định mức dự toán các công trình. Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư chính như sắt, thép, xi măng … để đảm bảo chất lượng công trình.

- Tiếp tục thực hiện quản lý các đội trực thuộc bằng Hợp đồng giao khoán với đội trưởng.

 -Thực hiện hoàn thiện công tác khoán đội, để phát huy tính chủ động sáng tạo, tăng năng suất lao động và tiết kiệm trong sản xuất của mỗi CBCNV nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong SXKD đồng thời mang lại thu nhập cao cho người lao động.

  - Tổ chức, hướng dẫn công tác lao động khoa học để đảm bảo từng tổ, từng xe máy thiết bị trong từng ca, có sự phân công tính toán bố trí công việc khoa học nhằm tăng năng suất lao động cho mỗi cá nhân, mỗi máy trong từng ca. 

- Tổ chức cử đi học, đào tạo lại hoặc nâng cao đối với các chức danh quản lý và cán bộ nghiệp vụ. 

- Xây dựng quy chế trả lương phải đảm bảo mức lương hợp lý, phù hợp với sức lao động của mỗi cá nhân bỏ ra. Đồng thời có sự khuyến khích bằng hình thức thưởng đối với những người hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc làm lợi cho Công ty. 

- Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi phí quản lý như: Chi phí văn phòng, chi phí xe con, tiếp khách giao dịch…

- Tích cực tìm kiếm đáp ứng vốn cho SXKD. Xây dựng phương án, cơ chế cụ thể có khuyến khích để thu hồi vốn và thu hồi công nợ nhanh chóng và triệt để, giảm thiểu lãi vay và đảm bảo vốn thi công và đầu tư.
- Phối hợp chính quyền và đoàn thể phát động các phong trào thi đua chung của toàn Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo khí thế sôi nổi vui tươi trong CBCNV. 
3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2011.
	STT
	Các chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch đầu tư 2011

	
	
	
	Dự kiến VĐL 
	Vốn vay
	Tỷ lệ nắm giữ % vốn góp

	1
	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công
	106đ
	10.814
	11.353
	

	
	Tổng cộng
	106đ
	10.814
	11.353
	


3.3  Kế hoạch từ nay đến năm 2012.
 a . Định hướng ngành nghề và thị trường.

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

· Một là, ổn định và tiếp tục phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh có khả năng chủ động đảm nhận những công trình lớn và những công nghệ hiện đại quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Tập trung khẳng định vị trí, uy tín của mình trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình thủy điện.

· Hai là, mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

· Ba là, lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm thước đo chủ yếu. Bảo đảm sự phát triển bền vững đó là chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân lành nghề, trang thiết bị chuyên dùng hiện đại, tài chính ổn định.... nhằm mở rộng quy mô sản xuất của đơn vị, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

· Bốn là, từng bước tham gia thị trường vốn, đầu tư nâng cao năng lực thi công để đủ năng lực tự chủ nhận được việc làm.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
· Phương hướng của Công ty trong 5 năm tới là: Phát huy ngành nghề truyền thống của Công ty (Xây lắp), tăng cường đoàn kết, liên tục đổi mới, thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm. Tăng trưởng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, lấy sản xuất kinh doanh xây lắp các công trình làm sản phẩm chính để đầu tư phát triển. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, không ngừng nâng đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đảm bảo mức cổ tức ngày càng cao. Phát triển bền vững Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04.
· Công ty phấn đấu đạt mức sản lượng thực hiện bình quân hàng năm từ 120 -:- 170 tỷ đồng và tổng sản lượng của 5 năm là: 450 tỷ đồng.

· Công ty tập trung đầu tư vào một số dự án có hiệu quả các dự án thủy điện, khu chung cư, đầu tư tài chính...
4. Mục tiêu và cơ cấu ngành nghề.

4.1.Mục tiêu.

- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân năm: 10-15%    

- Cổ tức của cổ đông đạt từ 15% trở lên.                                                                                                                                                                                                          

- Phấn đấu trở thành một Công ty mạnh về thi công bê tông. Phát triển xây dựng công nghiệp và dân dụng.
 - Bảo toàn và phát triển vốn và kinh doanh đạt hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật giỏi về chuyên môn nghiệp vụ thích ứng với nền kinh tế thị trường.

Nâng cao năng suất lao động, và không ngừng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Trong những năm tới, tập trung thi công các công trình: thủy điện Sơn La, thủy điện Huội Quảng, thuỷ điện Nậm Chiến, thuỷ điện Lai Châu ..

IV- Báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập


+ Bảng cân đối kế toán


+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


+ Báo cáo thuyết minh tài chính

( Có báo báo kèm theo)

V- Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

* Đơn vị kiểm toán: Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.


Địa chỉ: Số 3 ngõ 1295, đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0439745081
Fax: 0439745083 


* ý kiến của kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã được phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2010, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày. Phù hợp với chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định pháp lý có liên quan.

VI- Các Công ty có liên quan

- Công ty cổ phần Sông Đà 6 nắm giữ 41,4 % vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

- Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan: Lợi tức thu được từ Công ty CP Sông Đà Nha Trang đạt 4% cổ tức.

VII - Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của Công ty: ( Theo sơ đồ mục I-3-b nêu trên )

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến 31/12/2010 là 406 người. Công ty đã tìm đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, chăm lo đời sống, văn hoá, tinh thần cho người lao động, đảm bảo tốt điều kiện làm việc, phát triển đội ngũ công nhân lành nghề


- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Giám đốc điều hành:

*/ Ban giám đốc

1/ Ông Phạm Quang Huy:

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1969

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hải Ninh – Huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định 

Địa chỉ thường trú: Xã Hải Ninh – Huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định 

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0909209888
Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi

Quá trình công tác:

· 8/1996- 2/1997: Cán bộ kỹ thuật Công ty Sông Đà 6 - Tổng công ty Sông Đà

· 03/1997- 12/2000: Trưởng Ban kỹ thuật Xí nghiệp Sông Đà 6.05 - Công ty Sông Đà 6

· 1/2001- 2/2002: Cán bộ kỹ thuật Công ty Sông Đà 6 - Tổng Công ty Sông Đà

· 3/2002- 2/2004: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty Sông Đà 6

· 3/2004- 9/2004: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.03 – Công ty Sông Đà 6

· 10/2004 – 7/2010: Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04
· 7/2010 đến nay: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04
Chức vụ hiện nay: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Số cổ phần nắm giữ:  0 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0  Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3/ Ông Nguyễn Phương Ban
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1961
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Xuân Sơn – Huyện Đô Lương – Tỉnh Nghệ An 

Địa chỉ thường trú: Phường Tân Thịnh – TP Hoà Bình – tỉnh Hoà Bình
Số điện thoại liên lạc cơ quan: 022.3830904
Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng
Quá trình công tác:

· 3/1983- 10/1996: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng dân dụng
· 11/1996- 11/1996: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng thuỷ công
· 12/1996- 12/2008: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng Sông Đà 6

· 1/2009 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Sông Đà 6.04 

Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc thi công Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Số cổ phần nắm giữ:  0 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0  Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
4/ Ông Cao Thanh Cát:

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 19/08/1958
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Diễn Hồng – Diễn Châu – Nghệ An 

Địa chỉ thường trú: P 806, CT5, ĐN1, khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội 

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ®iÖn
Quá trình công tác:

· 1982 - 1994: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng thuỷ công
· 1995 - 1996: Quản đốc Nhà máy xi măng Sông Đà - Hoà Bình
· 10/1997 – 6/2002: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.05 – Công ty XD Sông Đà 6

· 7/2002 – 7/2003: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.05 – Công ty Sông Đà 6
· 8/2003 – 10/2003: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.05 – Kiêm quản đốc Phân xưởng sản xuất đá Phước Hoà
· 11/2003 – 7/2004: Phó giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.04 - Công ty Sông Đà 6
· 12/2007 – 3/2008: Nhân viên Phòng Vật tư cơ giới – Công ty cổ phần Sông Đà 6.04
· 4/2008 đến nay: Phó giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04
· Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Số cổ phần nắm giữ:  0 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0  Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
5/ Ông Vũ Phúc Yên:

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 07/09/1961
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bạch Sam – Mỹ Hào – Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: Đỗ Động – Thanh Oai – Hà Nội
Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quá trình công tác:

· Tháng 10/1985 – Tháng 3/1994: Công tác tại Công ty thuỷ công
· Tháng 3/1994 – Tháng 6/1995: Ban quản lý công trình XD nhà máy xi măng Yaly
· Tháng 6/1995 – Tháng 8/1998: Công ty Sông Đà 3
· Tháng 8/1998 – Tháng 2/1999: Công tác tại Công ty Sông Đà 16
· Tháng 2/1999 – Tháng 5/2000: Nhân viên Phòng KTKH – Công ty Sông Đà 6
· Tháng 5/2000 – Tháng 10/2000: Trưởng ban KT-KH Công ty Sông Đà 6
· Tháng 10/2000 – Tháng 3/2003: Trưởng phòng KT-KH – Chi nhánh Thừa Thiên Huế – Công ty Sông Đà 6
· Tháng 3/2003 – Tháng 7/2005: Phó phòng KTKH Công ty Sông Đà 6
· Tháng 7/2005 – Tháng 6/2007: Phó giám đốc XN Sông Đà 6.02
· Tháng 6/2007 – Tháng 1/2009: Phó giám đốc XN Sông Đà 6.05
· Tháng 1/2009 – Tháng 8/2010: Phó giám đốc XN Sông Đà 6.01
· Tháng 8/2010 đến nay: Phó giám đốc Công ty CP Sông Đà 6.04
· Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Số cổ phần nắm giữ:  0 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0  Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
4/ Ông Bùi Đức Giang:

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 18/09/1978
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ngô Đồng – Giao Thuỷ - Nam §Þnh 

Địa chỉ thường trú: Thị trấn Ngô Đồng – Giao Thuỷ - Nam Định
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi
Quá trình công tác:

· 7/2004 – 4/2008: Nhân viên Phòng KTTCAT – Công ty CP Sông Đà 6.04
· 4/2008 – 5/2010: Trưởng phòng KTTCAT Công ty CP Sông Đà 6.06
· 5/2010 – 8/2010: Phó giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.01
· 8/2010 đến nay: Phó giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04
· Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Số cổ phần nắm giữ:  0 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0  Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

*/  Quyền lợi của Ban Gám đốc, Kế toán trưởng: Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc : Theo quy định thang lương doanh nghiệp hạng I – Doanh nghiệp Nhà nước.

VIII - Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát độc lập không điều hành bao gồm:

1. Ông: Hồ Sỹ Hùng 
2. Ông: Nguyễn Văn Tùng 
 
3. Ông: Nguyễn Khắc Hà

4. Ông: Nguyễn Văn Trung

5. Ông: Nguyễn Như Thuật
2. Thành viên Hội đồng quản trị:

* Từ 01/01/2010 đến 15/04/2010 Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng

- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Hồ Sỹ Hùng
 

- Thành viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Văn Hùng

- Thành viên HĐQT

4. Ông Hoàng Trọng Kỷ 

- Thành viên HĐQT

5. Ông Phạm Quang Huy

- Thành viên HĐQT 
* Từ 16/04/2010 đến 21/07/2010 Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng

- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Hồ Sỹ Hùng
 

- Thành viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Khắc Hà

- Thành viên HĐQT

4. Ông Hoàng Trọng Kỷ 

- Thành viên HĐQT

5. Ông Phạm Quang Huy

- Thành viên HĐQT 
* Từ  22/07/2010 đến 31/12/2010 Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Hoàng Trọng Kỷ 

- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Hồ Sỹ Hùng
 

- Thành viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Văn Tùng

- Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Khắc Hà

- Thành viên HĐQT

5. Ông Phạm Quang Huy

- Thành viên HĐQT

IX. Hoạt động của Ban kiểm soát


Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2010 như sau :

a- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:

Ban kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ II ( 2010-2015) do Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 16/4/2010 bầu gồm 3 thành viên. Trên nguyên tắc chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và mục tiêu chiến lược được Đại hội cổ đông thông qua; góp phần làm cho sản xuất kinh doanh của công ty tăng trưởng cao và bền vững, đạt hiệu quả và tình hình tài chính luôn lành mạnh. Cụ thể:

1. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2010, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát công ty.

2. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý, đột xuất, có ý kiến về sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc; trình tự ban hành văn bản đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

4. Kiểm soát việc tổ chức hệ thống quản lý nội bộ và ban hành các văn bản quản lý nội bộ Công ty: Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát trước trong và sau khi Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ như: định mức, đơn giá nội bộ, quy chế giao khoán, quy chế trả lương, ..., đồng thời tham gia góp ý kiến ngay trong quá trình dự thảo.

5. Hàng quý Ban kiểm soát đều thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và thực trạng tài chính của công ty tại thời điểm lập báo cáo.

6. Thực hiện  kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng phần vốn góp của Công ty đầu tư vào công ty khác đảm bảo an toàn và phát triển vốn của Công ty.

7. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Công ty năm 2010; báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; báo cáo tài chính năm 2010. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do công ty kiểm toán độc lập phát hành.

Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
b - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2010:

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo đánh giá công tác quản lý, công tác điều hành; Báo cáo tình hình SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2010 của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của điều lệ công ty về trình báo cáo hàng năm.

Ban kiểm soát đã thẩm định từng nội dung, từng chỉ tiêu trên báo cáo; kiểm tra hồ sơ kiểm kê vật tư tài sản, tiền vốn; hồ sơ công nợ phải thu phải trả; tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách; thực hiện các hợp đồng kinh tế trong kinh doanh và hồ sơ tài liệu có liên quan khác; xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do công ty kiểm toán độc lập phát hành; kết hợp với kết quả kiểm tra giám sát thuờng xuyên và thẩm định báo cáo hàng quý trong năm 2010, kết quả như sau:
I. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2010:

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty.

1- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

2- Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo, điều hành dựa trên Điều lệ của Công ty, Luật danh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

3- Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II ( 2010-2015 ) và xây dựng chương trình công tác năm 2010, chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; họp hội đồng quản trị hàng quý để kiểm tra đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

4- Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 văn bản, trong đó:
· Văn bản ban hành các quy chế quản lý nội bộ: 02 văn bản ( phê duyệt quy chế trả lương, ban hành bộ định mức, đơn giá nội bộ )

· Nghị quyết, Quyết định về công tác tổ chức cán bộ: 06 văn bản. 

·  Nghị quyết, Quyết định về công tác SXKD, phê duyệt công tác đầu tư, phê duyệt hồ sơ mời thầu.....: 9 văn bản.

5- Những công việc khó khăn tại các công trình trọng điểm: Sơn La, Huội Quảng, Nậm Chiến, hoặc những công việc gấp rút Hội đồng quản trị công ty đều chủ động ban hành nghị quyết, quyết định kịp thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Giám đốc.

6- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và được Giám đốc triển khai một cách nghiêm túc.


Tuy nhiên công tác quản lý, điều hành năm 2010 còn một số tồn tại như:


- Công tác triển khai giao khoán và quyết toán chi phí giao khoán cho các đội sản xuất thực hiện còn chậm ( 6 tháng cuối năm mới thực hiện ) theo nghị quyết của HĐQT.

- Công tác tuyển dụng, đào tạo để phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, số lượng và trình độ cán bộ kỹ thuật, quản lý ở các bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu công việc một phần nguyên nhân chính là do hoạt động SXKD của đơn vị ở địa bàn rất khó khăn, giao thông không thuận lợi và Công ty chưa xây dựng chính sách thu hút nhân tài cụ thể.

 Nhìn ở góc độ tổng thể thì năm 2010 Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện đạt yêu cầu về hoạt động quản lý và điều hành Công ty.
II. Kết quả thẩm định và báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2010:

Sau khi thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty năm 2010, về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo. 

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chính:










Đơn vị tính: 1.000,®

	T

T


	Các chỉ tiêu chính
	Thực hiện 2009
	Kế hoạch năm 2010
	Thực hiện năm 2010
	%/KH 2010
	Tăng so 2009

	1
	Tổng giá trị sản l​​ượng
	125.340.881
	156.713.074
	142.962.258
	91,2%
	14,1%

	2
	Doanh thu
	114.881.172
	130.071.851
	100.644.342
	77,4%
	-12,4%

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	7.654.550
	8.705.029
	4.877.976
	56%
	-36,3%

	4
	Nộp ngân sách
	8.083.322
	8.844.702
	7.264.699
	82,1%
	-10,1%

	5
	Thu nhập b/quân của CBCNV/ngư​​ời/tháng
	4.092
	4.100
	4.380
	106,8%
	7%

	6
	KhÊu hao TSC§
	5.962.084
	6.586.786
	5.175.288
	78,6%
	-13,2%

	7
	Đầu tư
	0
	16.200.000
	2.035.600
	12,6%
	 

	8
	Tỷ lệ chia cổ tức
	15%
	15%
	15%
	100%
	


Công ty duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, kinh doanh có lãi, tích lũy vốn để phát triển, kê khai thuế và nộp ngân sách đầy đủ. Đảm bảo đủ việc làm thường xuyên cho 406 CBCNV với thu nhập bình quân là: 4.380.000 đồng/người/tháng đạt 106,8% kế hoạch năm.

· Năm 2010, bên cạnh những thuận lợi là Công ty được Công ty mẹ giao thầu thi công thêm các công trình mới: thủy điện Huội Quảng, Nậm Chiến, với sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao của tập thể CB,CNV để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình nhưng đơn vị cũng gặp không ít khó khăn thách thức, đó là: tại  CT Huội Quảng SĐ 9, SĐ 10 thi công cửa ra và sân tiêu năng không đảm bảo tiến độ nên chậm bàn giao mặt bằng, tại CT Nậm Chiến SĐ 8 không đủ khả năng tài chính để cung cấp đầy đủ bê tông đúng tiến độ yêu cầu, dừng thi công để chờ vật tư, thiết bị đặc chủng, công tác phê duyệt thiết kế, dự toán, nghiệm thu và bố trí vốn thanh toán của Chủ đầu tư còn chậm .... và các nguyên nhân khác đã được trình bày trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty.
· III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2010:

 Ngay sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Thực hiện thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, phương pháp xác định giá vốn hàng bán, các ước tính kế toán như khấu hao tài sản cố định, phân bổ quỹ lương, phân bổ công cụ dụng cụ ....; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn đặc biệt kiểm kê khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2010; Kiểm tra một số mẫu hồ sơ công nợ phải thu, phải trả, các hợp đồng trong hoạt động SXKD và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác; xem xét các báo cáo kiểm toán, thư quản lý do công ty kiểm toán độc lập phát hành. Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

1. Năm 2010 công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán, nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập đúng mẫu biểu, được gửi cho đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

	T

T


	Các chỉ tiêu tài chính
	Đến 31/12/2009
	Đến 31/12/2010
	% tăng, giảm so 2009

	1
	Tổng tài sản
	86.986.190.598 
	125.440.822.937 
	44,2%

	
	 - Tài sản ngắn hạn
	59.319.670.777 
	100.159.942.763 
	68,8%

	
	      Tỷ lệ%/Tổng tài sản
	68,2%
	79,8%
	 

	
	 - Tài sản dài hạn
	27.666.519.821 
	25.280.880.174 
	-8,6%

	
	      Tỷ lệ%/Tổng tài sản
	31,8%
	20,2%
	 

	2
	Tổng nguồn vốn
	86.986.190.598 
	125.440.822.937 
	44,2%

	
	 - Nợ phải trả
	37.729.118.671 
	76.599.678.352 
	103%

	
	      Tỷ lệ%/Tổng nguồn vốn
	43,4%
	61,1%
	 

	
	 - Vốn chủ sở hữu
	49.257.071.927 
	48.841.144.585 
	-0,8%

	
	      Tỷ lệ%/Tổng nguồn vốn
	56,6%
	38,9%
	 


- Tổng doanh thu hàng bán năm 2010:
 100,664  tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế:


     4,877  tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế:    


     3,658  tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ ( đến cuối kỳ): 24,38%.

- Tỷ suất sinh lời của cổ phiếu thường bình quân đang lưu động trong kỳ là 0,2438 (nghĩa là một cổ phiếu thường mệnh giá 10.000 đồng trong năm 2010 đã sinh lời 2.438 đồng).

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.
c - Các kiến nghị với HĐQT và giám đốc điều hành:

· Năm 2010, mặc dù gặp một số khó khăn do nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 vẫn tiếp tục phát triển tăng 14% giá trị sản lượng nhưng một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

· Để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, đảm nhận thi công công trình thủy điện Lai Châu từ năm 2011, đề nghị Công ty xây dựng phương án huy động vốn đầu tư để đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, bổ xung vốn lưu động đảm bảo đủ năng lực tài chính và nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị.

· Công ty cần xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo và thu hút nhân tài, thu hút lao động có tay nghề cao để đảm bảo lực lượng quản lý và lao động thi công tại các công trình mới. Xây dựng, bổ xung, sửa đổi quy chế trả lương gắn chặt với hiệu quả SXKD, hiệu quả giao khoán và xử lý triệt để các khoản tiết kiệm hay lãng phí trong giao khoán.

· Đề nghị Công ty cần xem xét hiệu chỉnh các định mức, đơn giá nội bộ chưa phù hợp trong giao khoán và quyết toán chi phí cho các đội sản xuất, đồng thời áp dụng triệt để giao khoán cho các đội, phân xưởng để tiết kiệm nguồn lực, tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả SXKD.

· Công ty cần tích cực tổ chức nghiệm thu thanh toán và thu hồi vốn tại các công trình Sơn La, Huội Quảng và Nậm Chiến, đôn đốc thu hồi công nợ cá nhân. 
     d - Thù lao, các khoản lợi ích khác cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

+ Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

+ Các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Chi phí đi lại công tác ăn ở, điện thoại khách sạn v.v.. của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong quá trình đi tham dự các cuộc họp, và thực hiện các chuyến công tác theo nhiệm vụ của Công ty được phép thanh toán theo quy định.

 */ Chứng chỉ đào tạo:

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản lý Công ty: 100% thành viên viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã qua các lớp học về đào tạo quản trị Công ty.

*/ Các thông tin khác

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT.
+ HĐQT

Ông: Hoàng Trọng Kỷ

: Chủ tịch - Sở hữu cá nhân 18.250 CP chiếm  0,9%

Ông: Nguyễn Khắc Hà

: Uỷ viên  - Sở hữu cá nhân 0 CP chiếm  0,0 %     

Ông: Nguyễn Văn Tùng
: Uỷ viên  - Sở hữu cá nhân 5.850 CP chiếm 0,29%  
Ông: Phạm Quang Huy

: Uỷ viên  - Sở hữu cá nhân 0 CP chiếm  0,0%

Ông: Hồ Sỹ Hùng

: Uỷ viên - Sở hữu cá nhân 10.000 CP chiếm  0,5% 

+ BKS

Ông: Nguyễn Văn Trung
: Trưởng ban - Sở hữu cá nhân 0 CP chiếm 0,0% 

Ông: Nguyễn Như Thuật
: Thành viên  - Sở hữu cá nhân 0 CP chiếm  0,0%  

Ông: Lê Kim Hưng

: Thành viên  - Sở hữu cá nhân 0 CP chiếm  0,0%

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của Công ty, của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, cổ đông lớn:  

X - Các dữ liệu thống kê về cổ đông

1. Cổ đông trong nước (thời điểm chốt danh sách ngày 04/03/2011):

- Thông tin về cơ cấu cổ đông: Số cổ đông trong nước nắm giữ 1.891.630 cổ phần chiếm 94,58 % .


Trong đó: + Cổ đông là pháp nhân nắm giữ: 893.200 cổ phần chiếm 44,66%.



      + Cổ đông là thể nhân nắm giữ: 998.430 cổ phần chiếm 49,92 %.
- Thông tin về cổ đông lớn:

+ Công ty cổ phần Sông Đà 6
Địa chỉ: Nhà TM – Khu đô thị Văn Khê – phường La Khê – quận Hà Đông – TP Hà Nội.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 869.000 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty: 43,45%

2. Cổ đông nước ngoài (thời điểm chốt danh sách ngày 04/03/2011): 

Số lượng cổ đông thể nhân là người nước ngoài tại thời điểm chốt danh sách cổ đông phân quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/03/2011 là: 108.370 cổ phiếu chiếm 5,42%.

                        Công ty cổ phần Sông Đà 6.04
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